 tuần 24- Tiết 48 : ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính hội tô (tiếp)

A. Mục tiêu

1.Kiến thức: 

- Nêu được trong trường hợp nào TKHT cho ảnh thật và cho ảnh ảo của một vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này.

- Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật qua TKHT. 
2.Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng nghiên cứu hiện tượng tạo ảnh của TKHT bằng thực nghiệm.

- Rèn kĩ năng tổng hợp thông tin thu thập được để khái quát hoá hiện tượng.
- Rèn kĩ năng vẽ hình và kĩ năng nhìn hình để vận dụng vào chứng minh.

- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức liên môn trong học Vật lí.
3.Thái độ: 

- Tích cực học tập và ham học hỏi.


4. Định hướng năng lực: 

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí.

 - Năng lực tự học. Năng lực sáng tạo.

- Năng lực hợp tác nhóm.

B. Chuẩn bị

GV: Soạn, giảng.

        Mỗi nhóm HS:   

- 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự khoảng 10 cm.

- 1 giá quang học.

- 1 cây nến cao khoảng 5 cm.

- 1 màn để hứng ảnh.

- 1 bao diêm.

HS : Học và làm đầy đủ BTVN.

        Đọc trước bài mới.

C. Tiến trình dạy học

I. ổn định tổ chức

II. Kiểm tra: (3’)

HS1: Hãy nêu đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua TKHT? 

HS2: Hãy nêu cách nhận biết TKHT?

III. Bài mới: (42’)

Hoạt động 1: Tổ chức các tình huống học tập. ( 1’) : Như SGK.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Họat động 2: Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ. ( 10’)

	GV: Yêu cầu HS quan sát H43.2, đọc thông tin mục 1, bố trí TN như hình 43.2.

HS : Hoạt động nhóm trong 5p quan sát.

GV: Kiểm tra và thông báo cho HS biết tiêu cự của thấu kính f = 10 cm.

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu và trả lời câu hỏi C1, C2, C3 rồi ghi kết quả vào bảng.

GV có thể gợi ý HS dịch chuyển màn hứng ảnh.

GV yêu cầu các nhóm lên báo cáo kết quả của nhóm mình.

( HS nhận xét kết quả của bạn.

GV kiểm tra lại nhận xét bằng thí nghiệm theo đúng các bước HS thực hiện.


	I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
1. Thí nghiệm: Bố trí TN như H43.2.
a. Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự:

+Vật ở rất xa thấu kính: Thu được ảnh thật ngược chiều với vật ở tại tiêu điểm F.

+ Đặt vật sao cho d >2f: Thu được ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

+ Đặt vật sao cho  f <d < 2f: Thu được ảnh thật ngược chiều với vật lớn hơn vật.

b. Đặt vật trong khoảng tiêu cự:
Thu được ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật. 

2. Ghi các nhận xét ở trên vào bảng 1

* Chú ý:

- Một điểm sáng nằm trên trục chính ở xa TK cho ảnh là điểm sáng nằm tại tiêu điểm.

- Vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh cũng vuông góc với trục chính.

	Hoạt động 3: Dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. ( 6’)

	GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK rồi trả lời câu hỏi: ảnh được tạo bởi TKHT như thế nào?

GV: Chỉ cần vẽ đường truyền của 2 trong 3 tia sáng đặc biệt. (kiến thức hình học)

GV: Yêu cầu HS lên bảng vẽ.

HS : Cá nhân lên bảng vẽ.

GV: Quan sát HS vẽ và uốn nắn.

Yêu cầu HS nhận xét hình vẽ của bạn.


	II. Cách dựng ảnh

1. Dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ 

S là điểm sáng đặt trước thấu kính hội tụ, chùm sáng phát ra từ S qua TKHT khúc xạ 

( chùm tia ló hội tụ tại S'

Vậy S' là ảnh của S.
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Họat động 4: Dựng ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính hội tụ. ( 8’)
	GV: 2 bạn ngồi cạnh nhau thành một nhóm, chỉ ra các đường truyền cần vẽ cho nhau để dựng ảnh trong hai trường hợp:

Yêu cầu HS

+ dựng ảnh vật khi d > 2f.

+ dựng ảnh vật khi d < f.

Yêu cầu nhận xét cách dựng của bạn. 

GV sửa chữa và thống nhất.

- ảnh thật hay ảo?

- Tính chất của ảnh?

HS: Dựng ảnh của vật vuông góc với trục chính ( Chỉ cần dựng ảnh B' của B.

Dựng ảnh B' bằng cách:+ từ B kẻ tia tới song song với trục chính cắt thấu kính tại I, tia ló từ I đi qua tiêu điểm F'.

+ từ B kẻ tia tới đi qua quang tâm O tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới cắt tia ló từ I tại điểm B'.

+ Từ B' hạ đường vuông góc với trục chính tại A'.

A'B' là ảnh của vật AB cần dựng

GV khắc sâu lại cách dựng ảnh bằng hình ảnh mô phỏng.

Kiến thức Hình học:

+ Dựng tia tới song song với trục chính. 

+ Dựng đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước (dựng đường thẳng IF'; đường thẳng BO)

Kiến thức Mĩ thuật:

+ Khi vẽ đường nhìn thấy ta vẽ nét liền.

+ Khi vẽ đường kéo dài của tia ló vẽ bằng nét đứt.
	2. Dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi thấu kính hội tụ

C5.

- Cho d > 2f 
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- Cho d < f
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	Hoạt động 5: Vận dụng. ( 14')

	Yêu cầu học sinh làm C6

? Nêu đặc điểm của ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính hội tụ trong trường hợp d > 2f?

GV: Gọi 1 HS lên bảng tính d'.

GV: Gợi ý nếu HS lúng túng 

           Xét 2 cặp ( đồng dạng:

+ (OAB và (OA’B’ 

+ (IOF’ và ( B’A’F’

(Kiến thức Hình học) (HS có thể xét cặp tam giác khác)

Từ cặp tam giác đồng dạng trên hãy lập tỉ số đồng dạng?
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(Kiến thức Hình học)

 d > 2f: Trên hình vẽ hãy chỉ xem độ dài đoạn A'F' được xác định như thế nào?

A'F' = A'O - OF' = d' - f 

(Kiến thức Hình học)

Thay số và tính tìm d' và h'

suy ra d’ = 18cm; h’= 0,5cm

(Kiến thức Đại số)

d < f: Trên hình vẽ hãy chỉ xem độ dài đoạn A'F' được xác định như thế nào?

A'F' = A'O + OF' = d' + f

(Kiến thức Hình học)

Thay số và tính tìm d' và h'
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hay d'.12 = 8.d' +8.12

<=> 4d' = 96

suy ra d’ = 24cm; h’= 3cm

(Kiến thức Đại số)

GV chốt lại cho HS về công thức tổng quát thường sử dụng trong tính toán về khoảng cách và độ cao của ảnh, của vật trong loại toán thấu kính hội tụ
 Tổng hợp liên môn giáo dục kĩ năng sống: 

- Nếu ảnh qua thấu kính mà ngược chiều vật là ảnh thật, cùng chiều vật là ảnh ảo.

- Từ quy luật tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ người ta đã dùng nó để chế tạo các dụng cụ quang học phục vụ cho cuộc sống như:

+ Chế tạo ống nhòm, kính thiên văn để quan sát các vật ở xa, quan sát sự di chuyển của các hành tinh, vật thể để tránh sự va chạm với Trái Đất...
+ Chế tạo máy ảnh, đèn chiếu.. để chụp ảnh chiếu phim, quay phim
+ Chế tạo kính lúp, kính hiển vi giúp các em quan sát những vật nhỏ, chi tiết nhỏ, tế bào trong môn Sinh học, trong khoa học kĩ thuật, sản suất, trong y học...

Yêu cầu HS làm C7?

GV yêu cầu HS tả lời, nhận xét, bổ sung.

 Liên hệ thực tế.

Người già có thể dùng thấu kính hội tụ để đọc sách, quan sát những vật nhỏ khi đặt vật nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.


	III. Vận dụng

C6 : 

f=12 cm 

d = 36 cm

AB = h =1 cm

-------------------

d' =?

h' =?

Giải

Ta có: 
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mà OI = AB

Do đó : 
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Thay số 
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d' = 432 : 24
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d' = 18cm

Vậy khoảng cách từ ảnh đến thấu kính bằng 18cm

Độ cao của ảnh là: 

h' = d' . h : d = 18. 1:36 = 0,5cm

Chốt: d > f ta có : 
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Vậy khi d > f ta luôn có :
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d < f ta có: 
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Vậy khi d < f ta luôn có :
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Và: 
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C7. Từ từ dịch chuyển thấu kính hội tụ ra xa trang sách, ảnh của dòng chữ quan sát qua thấu kính cùng chiều và to hơn chữ khi quan sát trực tiếp vì khi đó vật nằm trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật. Tới một vị trí nào đó ta sẽ nhìn thấy dòng chữ ngược chiều và nhỏ hơn dòng chữ khi nhìn trực tiếp vì khi đó vật nằm ngoài tiêu cự. ảnh đó là ảnh thật.


Hoạt động 6. Củng cố, hướng dẫn về nhà 3'

? Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ.

? Cách dựng ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ.

Đọc ghi nhớ SGK, 

Về nhà đọc có thể em chưa biết và làm các bài tập 42-43.1, ,3,4,5,6,12,13 SBT Tr 87, 88

Soạn bài 44. 

Gợi ý 42-43.5. 
Dùng hai trong 3 tia đã học để vẽ ảnh của vật trong trường hợp:  h = h’ ; d’ = 2f.

PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN

Nhóm giáo viên nhóm Vật lí 9
Trường THCS Đồng Lạc

Nam Sách - Hải Dương

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI

1. Tên hồ sơ dạy học: TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN VẬT LÝ, TOÁN VÀ MĨ THUẬT VÀO GIẢNG DẠY BÀI: “ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ” MÔN VẬT LÍ 9.
2.Mục tiêu dạy học.


Trong thực tế sản xuất và hoạt động hàng ngày, chúng ta thường gặp rất nhiều bài toán liên quan đến kiến thức toán và vật lí. Để giải quyết một số tình huống thực tế, học sinh cần có kiến thức về sự tạo ảnh của vật qua thấu kính, tính toán khoảng cách để thu được ảnh rõ nét khi chụp ảnh, khi quan sát vật … Nhóm giáo viên chúng tôi đã đề ra một số giải pháp vận kiến thức các môn học toán và vật lý để giải quyết tốt các bài tình huống thực tế đặt ra trong cuộc sống.

* Kiến thức.


- Giúp các em nắm được đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ khi nào cho ảnh thật, khi nào cho ảnh ảo.


- Biết sử dụng các đường truyền cơ bản của thấu kính hội tụ để dựng ảnh của một vật sáng, một điểm sáng qua thấu kính.


- Sử dụng kiến thức Toán học, Mĩ thuật trong vẽ hình, trong chứng minh và tính toán,

* Kỹ năng:


- Giúp các em rèn tốt khả năng tư duy toán học, tư duy vật lý, thảo luận nhóm, thu thập thông tin, phân tích các đại lượng.


- Biết vận dụng kiến thức liên môn trong giải quyết vấn đề.
* Thái độ:


- Giáo dục ý thức liên hệ giữa kiến thức Vật lí và thực tế.


- Nghiêm túc, hợp tác tốt, linh hoạt trong các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn trong việc giải quyết vấn đề.

3. Đối tượng dạy học của bài học.


+ Đối tượng dạy học là học sinh 


- Số lượng học sinh: 93 em


- Số lớp thực hiện: 3 lớp

- Khối lớp: 9

4. Ý nghĩa của bài học.

Qua bài này học sinh nắm được ảnh của một vật qua thấu kính và đặc điểm của ảnh để sau này hiểu được về mắt và sự tạo ảnh trong mắt, trong máy ảnh, qua kính lúp.

Dựng ảnh của vật sáng, điểm sáng qua thấu kính hội tụ.

Biết được nhờ quy luật tạo ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ, con người chế tạo các dụng cụ quang học phục vụ đời sống. 

5. Thiết bị dạy học, học liệu.


+ 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự khoảng 10 cm.

- 1 giá quang học.

- 1 cây nến cao khoảng 5 cm.

- 1 màn để hứng ảnh.

- 1 bao diêm.


+ Kiến thức toán học về vẽ hình, lập luận, suy luận, biến đổi công thức, tính toán; kiến thức hội họa để vẽ đường truyền kéo dài (ảo) và ảnh ảo.


- Kiến thức kĩ năng sống, hiểu biết thêm về kiến thức Vật lí phục vụ đời sống.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học. 
I. MỤC TIÊU 

1.Kiến thức: 
- Nêu được trong trường hợp nào TKHT cho ảnh thật và cho ảnh ảo của một vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này.

- Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật qua TKHT. 
2.Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng nghiên cứu hiện tượng tạo ảnh của TKHT bằng thực nghiệm.

- Rèn kĩ năng tổng hợp thông tin thu thập được để khái quát hoá hiện tượng.
- Rèn kĩ năng vẽ hình và kĩ năng nhìn hình để vận dụng vào chứng minh.

- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức liên môn trong học Vật lí.
3.Thái độ: 

- Tích cực học tập và ham học hỏi.
- Có ý thức làm việc theo nhóm, hợp tác và chia sẻ với các thành viên trong nhóm
- Có ý thức vận dụng kiến thức toán vào việc giải quyết các bài Vật lí.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


1. Giáo viên:

- Đồ dùng dạy học.

2. Mỗi nhóm học sinh: 

- 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự khoảng 10 cm.


- 1 giá quang học.


- 1 cây nến cao khoảng 5 cm.


- 1 màn để hứng ảnh.


- 1 bao diêm.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.


Việc dạy bài học này, giáo viên cần lưu ý một số vấn đề trong quá trình đặt vị trí của vật để quan sát ảnh, vẽ ảnh để giúp học sinh tích hợp tốt kiến thức của các môn Toán học, Vật lý học, hoạt động thực tế để hiểu sâu hơn, rõ hơn vấn đề cần giải quyết.

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Trong quá trình kiểm tra, đánh giá được thực hiện dưới dạng bài viết trong 15 phút. Mỗi học sinh làm một bài với nội dung câu hỏi sau.


Câu 1(5điểm):  Một điểm sáng S đặt trước một thấu kính hội tụ và nằm ngoài khoảng tiêu cự. Dựng ảnh của điểm sáng S qua thấu kính.


Câu 2(5điểm):  




Trên hình vẽ (
[image: image22.wmf]D

) là trục chính, A'B' là ảnh của vật AB qua thấu kính hội tụ.
a. A'B' là ảnh thật hay ảo? vì sao?

b. Dùng các đường truyền cơ bản xác định quang tâm O và tiêu điểm F, F' của thấu kính.
8. Các sản phẩm của học sinh.

Sau khi chấm bài kiểm tra  chúng tôi thấy 90,32% học sinh đã biết giải bài tập này

Kết quả đạt được như sau: 
Giỏi  30,11% (28 h/s)


Khá : 32,26%   (30h/s)

Trung bình:  27,96% (26h/s)
Từ kết quả học tập của các học sinh, chúng tôi nhận thấy việc tích hợp kiến thức liên môn vào một môn học là việc làm hết sức cần thiết, có hiệu quả rõ rệt đối với học sinh. 
Chúng tôi sẽ thực hiện dự án này vào dạy học với học sinh các lớp và sẽ mở rộng hơn ở các khối lớp 6,7,8.
 Việc tích hợp kiến thức liên môn giúp các em học sinh không chỉ giỏi một môn mà còn biết kết hợp kiến thức các môn học lại với nhau để học sinh có kiến thức toàn diện, tổng hợp, đồng thời giúp giáo viên không ngừng trau dồi kiến thức các môn học khác để dạy bộ môn mình tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn.

Trên đây là hồ sơ dạy học thử nghiệm của nhóm giáo viên Vật lí 9, rất mong được sự ủng hộ góp ý của các quý thầy cô để chúng tôi hoàn thiện hơn. 
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